Chuyên đề 6

Quan hệ tín dụng quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng


Chương 1

quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp 

và tổ chức tín dụng

i. lựa chọn tổ chức tín dụng

1. Các tổ chức tín dụng

1.1. Ngân hàng thương mại: Cung cấp các khoản cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau theo điều kiện  của thị trường.

1.2. Tổ chức tín dụng khác gồm:

- Công ty cho thuê tài chính: Tài trợ nhu cầu vốn cho khác hàng dưới hình thức cho thuê tài chính;

-  Công ty tài chính: Cấp các khoản cho vay với khối lượng không lớn; Thực hiện cho vay ngắn, trung và dài hạn, cho vay uỷ thác và cho vay tiêu dùng.

- Quỹ tín dụng nhân dân: Cung cấp các khoản cho vay nhỏ là chủ yếu;

- Quỹ đầu tư phát triển địa phương: Thực hiện đầu tư trực tiếp (đầu tư cổ phần), đồng chủ đầu tư với các nhà đầu tư khác, Đầu tư gián tiếp thông qua hd cho vay phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức tín dụng

- Thuận tiện trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ vay, trả:

+ Có mối quan hệ: Về tín dụng, tiền gửi hoặc qua người trung gian.

+ Địa điểm và khoảng cách: Không quá xa gây bất tiện trong giao dịch.

+ Chính sách cho vay và đầu tư phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Thời gian làm thủ tục nhanh chóng, đảm bảo cho doanh nghiệp nhận được vốn vay ỏ thời điểm cần thiết.

+ Thái độ cán bộ tín dụng đúng mực.

- Chi phí vay phù hợp:

+ Lãi: Lãi suất và cách tính trả lãi phù hợp.

+ các chi phí khác bằng tiền và không trực tiếp bằng tiền; Phí dàn xếp; Phí cam kết; Phí trả nợ trước hạn;…

Tổng chi phí mà doanh nghiệp vay phải trả ở mức vừa phải, không quá cao và ở mức doanh nghiệp chấp nhận được.

II. Một số vấn đề cơ bản khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng

1. Điều kiện vay vốn

Theo quy định hiện hành, để vay được vốn, doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có địa vị pháp lý của khách hàng vay vốn

- Đối với doanh nghiệp là pháp nhân phải có năng lực pháp luật năng lực hành vi dân sự. 

- Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.

Do mỗi khách hàng có địa vị pháp lý khác nhau, nên điều kiện vay vốn có quy định cụ thể cho từng loại khách hàng.

1.2.Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

Mục đích sử dụng vốn vay phải phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vay hoặc không trái với các quy định của pháp luật.

1.3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết

- Phải có một tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (theo quy định của từng tổ chức tín dụng).

- Có tình hình tài chính lành  mạnh: sản xuất, kinh doanh có lãi, nếu bị lỗ thì phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cấp bù  lỗ hoặc có phương án khả thi khắc phục lỗ đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Một số tổ chức tín dụng còn quy định thêm: Doanh nghiệp vay phải không có nợ quá hạn trên 6 tháng tại tổ chức tín dụng cho vay; doanh nghiệp phải mua bảo hiểm tài sản là đối tượng vay vốn nếu pháp luật quy định…

1.4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự án/phương án vay vốn của doanh nghiệp trước hết phải đảm bảo tính khả thi. Doanh nghiệp phải chứng minh được dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đủ điều kiện để thực hiện, mang tính thực tiễn. Các dự án/phương án này tạo ra đủ thu nhập để bù đắp các chi phí và trả nợ vay cho tổ chức tín dụng.

1.5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN Việt Nam 

Hiện nay việc bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng được thực hiện theo Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 và Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ. Tuỳ vào uy tín, khả năng tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp vay, tổ chức tín dụng cho vay có quyền lựa chọn, quyết định việc cho vay có đảm bảo bằng tài sản hoặc cho vay không có đảm bảo bằng tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Các khách hàng là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc của một pháp nhân, ngoài điều kiện trên phải có thêm điều kiện: Đơn vị vay vốn phải có giấy uỷ quyền vay vốn của đơn vị chính và cam kết trả nợ thay khi đơn vị phụ thuộc không trả được nợ. Các khách hàng này được tổ chức tín dụng cho vay xem xét trong từng trường hợp cụ thể;

- Cho vay có đảm bảo bằng tài sản áp dụng đối với khách hàng không có uy tín cao đối với ngân hàng. Sự đảm bảo này là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ thứ nhất (từ hiệu quả dự án) thiếu chắc chắn;

- Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản là việc cho vay của ngân hàng dựa vào uy tín của khách hàng trong kinh doanh. Theo Nghị định số 85/2002/NĐ-CP, các khách hàn có đủ điều kiện sau được vay không có đảm bảo bằng tài sản:

+ Sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng hạn;

+ Có dự án đầu tư hoặc phương án kinh doanh có tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ;

+ Cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tài sản theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết hợp đồng tín dụng.

2. Phương pháp vay vốn

Tuỳ theo nhu cầu và đặc điểm luân chuyển vốn trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có thể vay theo các phương pháp sau:

2.1. Vay từng lần

- Vay từng lần là hình thức vay theo món, khi có nhu cầu, doanh nghiệp xin vay một khoản tiền tài trợ cho một mục đích sử dụng vốn cụ thể như: Mua hàng dự trữ, trả lương,… hoặc tài trợ cho các nhu cầu về vốn nói chung.

- Tuỳ theo đặc điểm trong hd kinh doanh. doanh nghiệp phải xác định một kế hoạch rút vốn - trả nợ và ghi vào hợp đồng tín dụng. Khi thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp có thể nghị tổ chức tín dụng điều chỉnh lại kế hoạch rút vốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc trả nợ được thực hiện theo lịch đã được thỏa thuận, doanh nghiệp phải chủ động trả nợ cho ngân hàng khi đến hạn và có thể trả nợ trước hạn.

2.2. Vay theo hạn mức tín dụng

- Doanh nghiệp thỏa thuận với tổ chức tín dụng về việc sử dụng một hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian nào đó. Hạn mức tín dụng là mức dư nợ tối đa thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn - trả nợ thường xuyên, có đặc điểm sản xuất - kinh doanh, luân chuyển vốn không phù hợp với phương thức cho vay từng lần, có uy tín với ngân hàng.

- Doanh nghiệp được rút tiền vay trong phạm vi hạn mức tín dụng còn lại để mua hàng dự trữ tài trợ cho các chi phí kinh doanh khác. Mỗi lần rút tiền vay, doanh nghiệp ký vào giấy nhận nợ, trong đó nêu rõ thời gian nợ cho từng khoảng rút vốn. Lãi tiền vay được tính trên cơ sở dư nợ bình quân và trả định kỳ hàng tháng vào một ngày quy định.

3. Thủ tục vay vốn

3.1. Quy trình vay vốn

3.1.1. Chuẩn bị vay vốn

- Chuẩn bị và nộp hồ so vay vốn: Khi có nhu cầu vay vốn, các doanh nghiệp gửi đến ngân hàng bộ hồ sơ vay vốn theo đúng quy định của ngân hàng cho vay.

- Chuẩn bị và hướng dẫn cán bộ tín dụng kiểm tra thực tế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, tổ chức tín dụng thường tiến hành việc kiểm tra thực tế khách hàng vay. Doanh nghiệp cần chú ý:

+ Thái độ đón tiếp cán bộ tín dụng: Thân thiện và hợp tác

+ Chuẩn bị và cung cấp tài liệu theo nội dung kiểm tra của tổ chức tín dụng về: Cơ sở vật chất, tình trạng của tài sản, chuẩn bị tài liệu và giải trình chi tiết các khoản mục trong báo cáo tài chính; chuẩn bị các nội dung liên quan đến dự án/phương án vay vốn và trả nợ; tài sản bảo đảm tiền vay (nếu có): chất lượng, tình trạng và nơi đặt để tài sản bảo đảm tiền vay.

3.1.2. Ký kết hợp đồng

Theo thông báo đồng ý cho vay của tổ chức tín dung, doanh nghiệp bổ sung các tài liệu càn thiết (nếu có yêu cầu) và chuẩn bị ký hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có).

Trước khi ký các hợp đồng, doanh nghiệp cần đọc kỹ lại nội dung của hợp đồng để đảm bảo ràng: Ngôn ngữ trong hợp đồng rõ ràng, không mập mờ; các điều khoản trong hợp đồng phải cụ thể ở mức độ thực hiện được trong giai đoạn sau; các biện pháp xử lý nợ có vấn đề, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cũng nên được cụ thể hóa trong hợp đồng.

Nếu không được vay, doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu rõ lý do không cho vay của tổ chức tín dụng để có cách xử lý cho phù hợp.

3.1.3. Thực hiện hợp đồng

- Rút tiền vay

+ Hoàn tất các thủ tục cần thiết theo điều kiện rút tiền vay như: bổ sung các tài liệu còn thiếu, thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm…

+ Chuẩn bị và xuất trình các tài liệu, chứng từ chứng minh việc rút vốn là cần thiết và đúng mục đích vay.

+ Ký nhận nợ trên giấy nhận nợ, doanh nghiệp chú ý xem xét về sự hợp lý của thời hạn hoàn trả đối với khoản vốn rút trên mỗi giấy nhận nợ.

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra sử dụng tiền vay của tổ chức tín dụng.

Nội dung kiểm tra của tổ chức tín dụng là: tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất, kinh doanh, tình trạng bảo đảm tiền vay, tình hình thực hiện các cam kết, nguồn thu và khả năng trả nợ.

- Trả nợ và xử lý nợ có vấn đề:

+ Doanh nghiệp thực hiện việc trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và theo cam kết trên các giấy nhận nợ. Trong thời gian trả nợ, doanh nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng giải chấp tài sản bảo đảm tiền vay tương ứng với tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ đã thực hiện.

+ Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ gốc và lãi, chuyển nợ quá hạn:

Trước khi đến hạn trả nợ nếu chưa trả được nợ, doanh nghiệp chủ động lập giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ gửi cho tổ chức tín dụng. Nếu tổ chức tín dụng đồng ý, ký phụ lục bổ sung vào hợp đồng tín dụng. Nếu không trả được nợ đúng hạn, toàn bộ số nợ chưa trả của doanh nghiệp sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn. Tuy nhiên lãi suất nợ quá hạn chỉ áp dụng cho các khoản nợ đến hạn trong thời gian chậm trả.

3.2.  Nội dung của bộ hồ sơ vay vốn

Bộ hồ sơ vay vốn theo quy định của từng ngân hàng thường gồm có:

- Giấy đề nghị vay vốn. Giấy đề nghị vay vốn trình bày nhu cầu vay một cách khái quát, như: Mục đích vay, nhu cầu vốn vay, thời hạn vay, lãi suất, biện pháp bảo đảm tiền vay.

- Hồ sơ pháp lý: Gồm các tài liệu chứng minh về năng lực pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định (giấy phép) thành lập, hoạt động; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng, các tài liệu khác tuỳ từng trường hợp như thể như: Biên bản góp vốn điều lệ, quyết định giao vốn, danh sách các thành viên, quy chế tài chính, giấy phép hành nghề (nếu có); giấy phép hoặc hạn ngạch xuất khẩu (nếu pháp luật quy định phải có)…

Các tài liệu này áp dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn lần đầu hoặc doanh nghiệp có sự thay đổi trong quá trình vay vốn.

- Hồ sơ tài chính: Các báo cáo tài chính 2 - 3 năm liên tục gần nhất, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh lũy kế từ đầu năm hoặc tài liệu thuyết trình khả năng tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Hồ sơ về khoản vay: Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các tài liệu khác liên quan.

+ Đối với khoản vay bằng VND: Dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và các giấy tờ tài liệu cần thiết kèm theo đảm bảo cho dự án được triển khai hợp pháp hoặc phương án sản xuất, kinh doanh - kế hoạch vay vốn trả nợ và các chứng từ chứng minh cho phương án vay vốn trả nợ.

+ Đối với khoản vay bằng ngoại tệ: doanh nghiệp phải gửi thêm các tài liệu, chứng từ chứng minh nhu cầu vay bằng ngoại tệ theo Quy định quản lý ngoại hối hiện hành của Nhà nước.

- Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Bản kê khai về tài sản bảo đảm tiền vay, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và đầy đủ đối với tài sản bảo đảm, các văn bản chứng nhận giá trị tài sản của các cơ quan thẩm định độc lập (nếu có).

- Các giấy tờ khác có liên quan đến việc vay vốn.

Lưu ý: Các hồ sơ gửi đến tổ chức tín dụng vay vốn phải đầy đủ, rõ ràng, hợp pháp và thống nhất để cán bộ tín dụng hiểu rõ doanh nghiệp, bởi nếu không hiểu rõ khách hàng thì tổ chức tín dụng không thể cho vay.

III. Một số chú ý trong từng loại vay

1. Vay ngắn hạn

1.1. Vay vốn bổ sung vốn lưu động

Các doanh nghiệp có thể vay bổ sung vốn thiếu hụt theo hình thức vay từng lần hoặc vay theo hạn mức tín dụng.

Việc phân tích tín dụng của các tổ chức tín dụng tập trung vào làm rõ các điều kiện vay vốn của doanh nghiệp. Trong việc vay vốn lưu động của doanh nghiệp, ngoài việc đánh giá về tư cách, năng lực quản lý, các tổ chức tín dụng quan tâm nhiều đến đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dựa trên báo cáo tài chính, các tổ chức tín dụng đánh giá các vấn đề chính như: Khả năng thanh toán năng lực hoạt động, khả năng tự chủ về tài chính, khả năng kiểm soát chi phí, khả năng sinh lời…

Nhu cầu vay vốn lưu động được xác định theo các dự tính về doanh thu, chi phí cho ú vay vốn và căn cứ vào hoạt động trong quá khứ. Về phương pháp xác định: có thể tính chi tiết cho từng loại tài sản hoặc tính theo doanh thu, hoặc tính theo giá vốn, hoặc tính theo tổng chi phí thường xuyên, theo số vòng quay.

Thời gian cho vay và kỳ hạn trả nợ gốc được xác định căn cứ chu kỳ hoạt động, nguồn thu trả nợ trong thời hạn cho vay của doanh nghiệp.

1.2. Chiết khấu chứng từ có giá

- Đây là việc tổ chức tín dụng mua giấy tờ có giá ngắn hạn của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.

- Đối tượng chiết khấu: Là các giấy tờ có giá ngắn hạn, (bao gồm: Tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, thương phiếu, bộ chứng từ hàng xuất, các trái phiếu có thời gian lưu hành còn lại tới 12 tháng, các giấy tờ khác trị giá bằng tiền).

- Điều kiện của các chứng từ xin chiết khấu:

+ Các chứng từ được phát hành hợp pháp, hợp lệ;

+ Còn thời hạn thanh toán phù hợp với thời gian chiết khấu được quy định;

+ Được phép chuyển nhượng khi cần thiết.

- Số tiền chiết khấu: Về nguyên tắc số tiền doanh nghiệp nhận được khi chiết khấu chứng từ có giá được tính trên cơ sở giá trị đến hạn thanh toán của chứng từ  chiết khấu. Trên thực tế cũng có ngân hàng chiết khấu trên cơ sở số tiền doanh nghiệp bỏ ra khi mua chứng từ có giá từ tổ chức phát hành. Thời gian chiết khấu tính riêng cho từng chứng từ xin chiết khấu, kể từ ngày chiết khấu tới khi đáo hạn.

1.3. Vay trên bộ chứng từ hàng xuất

Căn cứ vào giá trị các khoản phải thu trên bộ chứng từ hàng xuất của khách hàng, tổ chức tín dụng sẽ cho vay. Đối tượng cho vay ở hình thức này là các bộ chứng từ hàng xuất thanh toán theo phương thức thư tín dụng (L/C) hoặc uỷ thác thu. (ở Việt Nam, nghiệp vụ này được các ngân hàng gọi là "chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất").

Tổ chức tín dụng nhận chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất có bảo lưu quyền truy đòi với các điều kiện:

- Đối với L/C cho phép thanh toán ngay hoặc trả chậm dưới 60 ngày: L/C có giá trị chiết khấu tại bất kỳ ngân hàng nào, xuất trình trong thời hạn hiệu lực của L/C, bộ chứng từ phải hoàn hảo (Nếu chứng từ có sai sót, nhưng đã có sự chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành).

- Đối với L/C từ 60 đến 360 ngày: Ngoài các điều kiện, tổ chức tín dụng chỉ thực hiện chiết khấu khi nhận được điện chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn bởi ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận L/C.

1.4. Một số loại vay khác

- Vay theo hạn mức thấu chi là nghiệp vụ mà tổ chức tín dụng thỏa thuận cho khách hàng chi vượt số số dư có trên tài khoản vãng lai tới một hạn mức nhất định;

- Vay theo hạn mức tín dụng dự phòng là loại vay mà tổ chức tín dụng cam kết sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng;

- Vay sử dụng thẻ tín dụng, ngân hàng chấp thuận cho khách hàng vay trong phạm vi hạn mức tín dụng của thẻ để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt tại máy rút tiền ATM.

2. Vay trung và dài hạn

2.1. Vay trung và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại

2.1.1. Vay theo dự án đầu tư

a. Trình bày một dự án đầu tư: Thường có các nội dung sau:

- Miêu tả sơ lược về doanh nghiệp và dự án cụ thể phải thực hiện:

Về doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp, địa chỉ, người lãnh đạo, chức năng  nhiệm vụ, mục tiêu, sản phẩm, thị trường và các phương tiện…

Về dự án đầu tư: Tên dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, hình thức đầu tư, lao động sử dụng,  sản phẩm, điều kiện vật chất khác.

- Kế hoạch thị trường để bổ sung cho phần dự báo doanh số bán:

 + Sản phẩm của dự án: Đặc tính thương mại, chu kỳ sống của sản phẩm;

+ Phân tích thị trường: Xác định nhu cầu thị trường hiện tại, nhu câu;f thị trường trong tương lai khi dự án đi vào hoạt động, khả năng cung ứng, mức độ cạnh tranh, cân đối về cung cầu sản phẩm do dự án tạo ra;

+ Nhóm khách hàng mục tiêu;

+ Chiến lược, các việc phải làm: Biện pháp duy trì, chiếm thị trường khi đưa dự án vào hoạt động, khả năng cạnh tranh hoặc thay thế của sản phẩm/dịch vụ, khả năng chuyển hướng (thay đổi) sản phẩm/dịch vụ cung cấp của dự án cho phù hợp thị hiếu…

- Kế hoạch sản xuất hoặc kế hoạch hoạt động: Chứng tỏ rằng doanh nghiệp có thể tập trung mọi phương tiện, công nghệ thiết bị, các nguồn cung ứng và lực lượng lao động có trình độ đạt được doanh thu bán.

+ Công nghệ và thiết bị: Cách thức chọn mua, nhà cung cấp, lý do chọn, danh mục thiết bị, trang thiết bị phụ trợ…

+ Nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào: Nguồn cung cấp, mức độ ổn định, khả năng thay thế…

+ Lao động: Số lượng, cán bộ chuyên môn;…

+ Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án.

- Một số kế hoạch tài chính: Thể hiện rõ là doanh nghiệp sẽ có lãi và đủ khả năng trả nợ sau này.

+ Chi tiết về tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư;

+ Dự kiến doanh thu, dự kiến chi phí (căn cứ và chi tiết), lợi nhuận;

+ Dự kiến luân chuyển tiền mặt, kế hoạch trả nợ (gốc + lãi);

+ Phân tích điểm hoà vốn, phân tích độ nhạy;

- Báo cáo về bộ máy lãnh đạo, quản lý; Báo cáo này phải chứng tỏ được rằng doanh nghiệp hiện có nguồn nhân lực cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch kinh doanh.

- Các nội dung khác: Phân tích ảnh hưởng về môi trường, xã hội…

b. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của tổ chức tín dụng.

 Các tổ chức tín dụng đánh giá một cách chi tiết dự án đầu tư của doanh nghiệp trên các mặt: Sự cần thiết và mục tiêu của dự án, tính pháp lý của dự án, phương diện thị trường, kỹ thuật, tài chính, phương án tổ chức thực hiện, phương diện tổ chức quản trị nhân sự, tác động về xã hội - môi trường …. Các vấn đề thuộc trọng tâm đánh giá của tổ chức tín dụng là khía cạnh thị trường, kỹ thuật và tài chính của dự án đầu tư, trong đó thẩm định tài chính ù án đầu tư được coi là quan trọng nhất trước khi cho vay.

Thẩm định tài chính của dự án đầu tư là xem tất cả những nội dung tài chính có liên quan của dự án như: Dự toán chi phí, nguồn trả nợ cho dự án, hiệu quả của dự án, khả năng rủi ro có thể gặp phải, dòng tiền… Khi thẩm định người ta có thể sử dụng một số chỉ tiêu có tính chất định lượng như: Mức sinh lời vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn đầu tư, thời gian hoàn trả vốn vay, khả năng thanh toán nợ (DSCR), điểm hoà vốn, tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR), giá trị hiện tại ròng (NPV), độ nhạy của dự án đầu tư…

2.1.2. Vay hợp vốn

- Vay hợp vốn là hình thức vay trong đó có từ hai hay nhiều tổ chức tín dụng tham gia tài trợ cho một DAĐT hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp vay vốn.

- Trường hợp áp dụng vay hợp vốn:

+ Nhu cầu xin cấp tín dụng để thực hiện dự án của doanh nghiệp vượt quá giới hạn cho vay của một ngân hàng theo quy định hiện hành;

+ Khả năng tài chính và nguồn vốn của một ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng của DAĐT;

+ Nhu cầu phân tán rủi ro của ngân hàng;

+ Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn từ nhiều ngân hàng.

- Vay hợp vốn chủ yếu được sử dụng trong vay trung và dài hạn, các thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện cơ bản cũng giống như vay theo dự án đầu tư, tuy nhiên doanh nghiệp vay phải trả thêm phí dàn xếp cho Ngân hàng đầu mối.

2.2. Thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính

2.2.1. Một số vấn đề chung về thuê tài chính

- Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

- Các trường hợp thuê tài sản dưới đây thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính:

+ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.

+ Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.

+ Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của tài snr cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

+ Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý của tài sản thuê.

+ Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

- Tài sản thuê tài chính: Là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; còn mới hoặc đã qua sử dụng; được bên thuê sử dụng để phục vụ cho hoạt động của mình, có thể là bất động sản. Tài sản thuê phải đăng ký tại Trung tâm đăng ký giao dịch có đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Điều kiện thuê tài chính:

+ Bên thuê phải được thành lập và hoạt động theo pháp luật hiên hành của Việt Nam, có thời gian hoạt động tối thiểu bằng thời hạn thuê tài chính.

+ Bên thuê phải có dự án/phương án SXKD dịch vụ khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Bên thuê phải cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD, tình hình tài chính của mình và tài sản thuê theo yêu cầu của bên cho thuê.

- Doanh nghiệp đi thuê tài sản thuê tài chính (bên thuê) ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân dối kế toán với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.

- Khoản thanh toán tiền thuê tài sản thuê tài chính phải được chia ra thành chi phí tài chính và khoản phải trả nợ gốc. Chi phí tài chính phải được tính theo từng kỳ kế toán trong suốt thời hạn thuê theo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định trên số dư nợ còn lại cho mỗi kỳ kế toán.

- Thuê tài chính sẽ phát sinh chi phí khấu hao tài sản và chi phí tài chính cho mỗi kỳ kế toán.

- Thời hạn thuê tài chính: Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng (+) với khoảng thời gian bên thê được gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí nếu quyền gia hạn này xác định được tương đối chắc chắn ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.

2.2.2. Các hình thức thuê tài chính

Nếu căn cứ vào số bên tham gia hợp đồng thuê tài chính, giao dịch thuê tài chính bao gồm:

- Giao dịch thuê tài chính có sự tham gia của nhà cung cấp (giao dịch ba bên).

Thỏa thuận ba bên này có đặc trưng là trước khi ký hợp đồng, người cho thuê chưa có tài sản. Người thuê đến thỏa thuận với người cho thuê về việc tài trợ cho tài sản muốn thuê. Người cho thuê sẽ thu xếp để cùng với người thuê và nhà cung cấp bàn bạc lựa chọn tài sản thích hợp.

Sơ đồ số 6.1

Giao dịch có sự tham gia của ba bên

- Giao dịch thuê tài chính có sự tham gia của hai bên.

+ Đây là trường hợp người cho thuê sử dụng thiết bị, tài sản của họ có sẵn tài trợ cho người thuê. Hình thứ thỏa thuận thê này thường được thực hiện dưới dạng hợp đồng thuê trực tiếp.

+ Nếu xét trên phương diện người thuê, thì giao dịch bán và thuê lại là một dạng đặc biệt của thuê tài chính có sự tham gia của hai bên.

- Giao dịch bán và thuê lại tài sản: Được thực hiện khi tài sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán. Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài snr với giá trị còn lại trên sổ kế toán không được ghi nhận ngay là một  khoản lãi từ việc bán tài sản mà phải ghi nhận là thu nhập chưa thực hiện và phân bổ cho suốt thời gian thuê tài sản. Trong giao dịch bán và thuê lại nếu có chi phí phát sinh ngoài chi phí khấu hao thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Sơ đồ số 6.2
giao dịch bán và tái thuế


Ngoài ra còn có các hình thức tài trợ khác như:

+ Thuê tài chính giáp lưng;

+ Thuê mua trả góp;

+ Thuê tài chính bắc cầu;…

2.2.3. Lợi thuế và hạn chế của thuê tì chính

Sử dụng hình thức thuê tài chính, doanh nghiệp lưu ý những lợi thế và hạn chế sau đây:

- Lợi thê sủa thuê tài chính:

+ Doanh nghiệp thuê chủ động lựa chọn tài sản thuê;

+ Có thể được tài trợ 100% mà không đòi hỏi chặt chẽ về tài sản cầm cố, thế chấp;

+ Khoản nhận nợ ổn định, tăng vốn lưu động trong trường hợp bán và thuê lại;

+ Thời hạn thuê phù hợp với doanh nghiệp ;

+ Tài sản thuê thuộc về người thuê khi kết thúc thời hạn thuê trong trường hợp mức hoàn vốn đạt 100%.

+ Thủ tục thanh toán nhanh, thuận tiện, phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

+ Theo thông lệ, thuê tài chính được khấu hao nhanh.

- Hạn chế của thuê tài chính:

+ Không sở hữu tài sản, nên không được dùng tài thuê để cầm cố, thế chấp khi vay vốn; 

+ Lãi suất thuê thường cao hơn lãi suất tín dụng ngân hàng;

+ Không được huỷ ngang hợp đồng.

2.3. Vay trung dài hạn tại Quỹ Hỗ trợ phát triển 

2.3.1. Vay đầu tư phát triển 

- Về đối tượng vay: Là các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc danh mục các dự án, chương trình do Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ.

Danh mục các dự án, chương trình được chi tiết  cho từng đối tượng, thời hạn áp dụng ưu đãi do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ quyết định.

- Điều kiện vay: Có 7 điều kiện sau:

+ Các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp (đã nêu ở mục đối tượng vay);

+ Đã hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước;

+ Chủ đầu tư là tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, chủ đầu tư phải có tình hình tài chính đảm bảo khả năng thanh toán;

+ Có phương án sản xuất kinh doanh có lãi;

+ Được Quỹ hỗ trợ phát triển thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay trước khi quyết định đầu tư.

+ Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định.

- Mức vay: Mức vốn được vay đối với từng dự án do Quỹ Hỗ trợ phát triển quyết định, tối đa bằng 70% tổng số vốn đầu tư của dự án. Số còn lại chủ đầu tư phải xác định được nguồn và điều kiện tài chính cụ thể, đảm bảo tính khả thi của dự án.

- Thời hạn vay: Thời hạn vay xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa không quá 12 năm. 

Một số dự án đặc thù như trồng rừng có thời gian thu hồi vốn dài, thời hạn vay tối đa không quá 15 năm.

- Lãi suất vay: Lãi suất vay được xác định tương đương 70% lãi suất vay trung và dài hạn bình quân của các Ngân hàng thương mại. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay trong từng thời kỳ. Mức lãi suất vay vốn trong hợp đồng được giữ nguyên trong suốt thời hạn vay. Trong thời gian ân hạn các chủ đầu tư chưa phải trả nợ gốc, nhưng phải trả lãi.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất trong hợp đồng tín dụng.

- Về bảo đảm tiền vay: Chủ đầu tư được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay.

- Về thủ tục vay: Trước khi quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải gửi Quỹ Hỗ trợ phát triển các hồ sơ. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư đã được thông qua theo quy định của pháp luật, phương án sản xuất, kinh doanh và trả nợ vốn vay. Riêng dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, chủ đầu tư phải gửi báo cáo tài chính của doanh nghiệp 2 năm liên tục trước khi đầu tư.

Các thủ tục vay sau đó tương tự như vay thương mại.

Chủ đầu tư được xét gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ hoặc miễn, giảm lãi tiền vay do nguyên nhân khách quan, hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, thời hạn nợ. Thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/3 thời hạn đã ghi trong hợp đồng tín dụng.

2.3.2. Hỗ trợ lãi suất đầu tư 

- Đối tượng được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là các dự án thuộc đối tượng vày đầu tư nhưng mới được vay một phần hoặc chưa được vay vốn đầu tư phát triển của Nhà nước. Các dự án theo ngành nghề thuộc lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư.

- Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

+ Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;

+ Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã hoàn trả được vốn vay.

- Nguyên tắc hỗ trợ: Chủ đầu tư chỉ được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với số vốn vay của tổ chức tín dụng để đầu tư tài sản cố định trong phạm vi tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án. Thời gian hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là thời gian thực vay vốn trong hạn của dự án. Cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các chủ dự án 1 hoặc 2 lần trong năm.

- Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

+ Đối với khoản vay bằng VND:

	Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
	=
	Nợ gốc 

thực trả
	x
	50% lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 
	x
	Thời hạn thực vay của số nợ gốc thực trả


+ Đối với khoản vay vốn bằng ngoại tệ:

	Mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
	=
	Nợ gốc 

nguyên tệ thực trả trong năm
	x
	35% lãi suất

vay vốn ngoại tệ theo hợp đồng vay vốn 
	x
	Thời hạn thực vay

 của số nợ gốc

thực trả


Chương ii

quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp 

với các tổ chức tín dụng
I. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán

1. Lợi ích của việc thanh toán qua ngân hàng

Trong nền kinh tế thị trường, các hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, dân cư cuối cùng đều kết thúc bằng khâu thanh toán. Đối với những khoản giao dịch lớn, thường xuyên nếu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt vừa tốn kém chi phí, vừa không an toàn, khó khăn trong quản lý. Vì vậy cần phải được thanh toán qua ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc doanh nghiệp mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng, thanh toán được thực hiện bằng cách trích chuyển tài khoản hoặc bù trừ lẫn nhau tại các tổ chức tín dụng.

Doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng có những lợi ích sau:

- Tiết kiệm chi phí, an toàn tài sản, tốc độ thanh toán nhanh;

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh doanh;

- Doanh nghiệp hưởng lãi từ số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng;

- Thuận tiện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.

Theo các quy định hiện hành
, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán gồm:

- Các ngân hàng thành lập và hoạt động theo Luật các T chức tín dụng;

- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;

- Các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng được NHNN cho phép làm dịch vụ thanh toán;

- Các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép làm dịch vụ thanh toán.

3. Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

- Phải có uy tín trên thị trường, thể hiện ở chỗ có vốn lớn, tình hình tài chính lành mạnh, có quan hẹ rộng với các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước;

- Dịch vụ tanh toán đa dạng, chất lượng tốt với chi phí hợp lý, thuận tiện cho khách hàng tiếp cận và sử dụng;

- Tốc độ thanh toán nhanh bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

II. Một số vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng

1. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán

- Doanh nghiệp tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán có quyền chọn nơi mở tài khoản thanh toán. Việc mở tài khoản tại ngân hàng thường dựa vào những yếu tố sau:

+ Thuận tiện trong giao dịch;

+ Đảm bảo an toàn tài sản;

+ Chi phí giao dịch hợp lý.

- Doanh nghiệp có thể mở một hoặc một số tài khoản tiền gửi thanh toán miễn là tài khoản mở ra phải có tiền ký gửi vào theo quy định.

- Sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán: Chủ tài khoản toàn quyền sử dụng số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thông qua các lệnh thanh toán phù hợp với quy định hiện hành. Không được sử dụng quá số dư tài khoản tiền gửi, trừ trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho phép thấu chi. Chủ tài khoản được uỷ quyền cho người khác (bằng văn bản) sử dụng tài khoản.

Tài khoản thanh toán của doanh nghiệp có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, hoặc bị đóng tài khoản trong một số trường hợp theo quy định hiện hành.

2. Lệnh thanh toán và chứng từ thanh toán

Lệnh thanh toán là lệnh của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán đối với ngân hàng dưới hình thức chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện giao dịch thanh toán.

Doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiện lệnh thanh toán mà mình đã lập, trừ trường hợp có thỏa thuận thấu chi với ngân hàng. Chứng từ thanh toán có thể được lập dưới hình thức giấy, chứng từ điện tử hoặc các hình thức khcs theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi sử dụng dịch vụ thanh toán, doanh nghiệp phải nộp phí thanh toán theo quy định.

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và ngân hàng

3.1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

- Quyền của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền yêu cầu ngân hàng phục vụ cung cấp thông tin về số dư tài khoản, các giao dịch thanh toán trên tài khoản. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại do ngân hàng thanh toán chậm, hoặc có sai sót trong thanh toán làm thiệt hại đến quyền lợi của doanh nghiệp.

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp: Trả phí dịch vụ thanh toán, hoàn trả đầy đủ, đúng hạn số tiền thấu chi trên tài khoản thanh toán (nếu có thỏa thuận), hoàn trả ngân hàng trong trường hợp thụ hưởng số tiền không có căn cứ pháp luật thông qua giao dịch thanh toán ngân hàng thực hiện.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán

3.2.1. Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán có quyền:

- Quy định phí dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung cấp, đóng tài khoản khi tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, quy định về hạn mức thấu chi;

- Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ thanh toán;

- Từ chối cung cấp dịch vụ thanh toán khi doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện đẻ sử dụng dịch vụ thanh toán.

3.2.2. Nghĩa vụ của ngân hàng

+ Thực hiện thanh toán kịp thời, an toàn theo yêu cầu của doanh nghiệp, niêm yết công khai phí dịch vụ thanh toán, giữ bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán của doanh nghiệp, giải quyết và trả lời khiếu nại của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn của mình;

+ Từ chối thực hiện các giao dịch thanh toán đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp;

+ Không được che dấu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán, số tiền và các thông tin có liên quan khác đối với các giao dịch đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.

III. Thanh toán trong nước

Thanh toán trong nước là các giao dịch thanh toán được xác lập, thực hiện và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài hoặc có doanh nghiệp chế xuất tham gia.

Thanh toán trong nước bao gồm các hình thức sau:

1. Thanh toán bằng séc2

Séc là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình thức chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho ngân hàng trả không điều kiện một số tiền cho người thụ hưởng.

Khi sử dụng séc để thanh toán, doanh nghiệp cần chú ý một số vấn đề sau:

- Người thụ hưởng là người cầm tờ séc mà tờ séc đó có ghi tên người được trả tiền là chính mình, hoặc không ghi tên người được trả hoặc ghi cụm từ "Trả cho người cầm tờ séc"; hoặc đã được chuyển nhượng bằng ký hậu thông qua dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục.

- Căn cứ để ngân hàng tính thời hạn xuất trình tờ séc là ngày mà người ký phát ghi trên séc, thời hạn xuất trình là 30 ngày kể từ ngày ký phát. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm cho séc không thể được xuất trình để thanh toán hoặc thông báo truy đòi không được gửi trong thời hạn đã quy định, thì thời hạn đó được kéo dài cho đến khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành.

- Khi tờ séc được chuyển nhượng thì toàn bộ số tiền ghi trên séc phải được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng một phần số tiền ghi trên séc là không có hiệu lực.

- Hình thức thanh toán bằng séc đơn giản, nhìn chung đảm bảo quyền lợi của các bên. Tất cả các doanh nghiệp có mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng đều có quyền sử dụng séc để thanh toán. Nếu thanh toán bằng séc bảo chi, doanh nghiệp phát hành séc sẽ bị đọng vốn.

2. Thanh toán bằng lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi

Doanh nghiệp trả tiền lập lệnh chi hoặc UNC gửi đến ngân hàng phục vụ mình để trích tài khoản tiền gửi của mình trả cho người thụ hưởng.

UNC hoặc lệnh chi (sau đây gọi tắt là lệnh chi) là hình thức thanh toán đơn giản, thuận tiện cho khách hàng sử dụng, phạm vi thanh toán rộng, doanh nghiệp chi trả không bị đọng vốn. Đây là hình thức thanh toán được doanh nghiệp áp dụng nhiều nhất hiện nay.

Khi sử dụng lệnh chi, doanh nghiệp cần chú ý: Nếu lệnh chi dưới dạng chứng từ giấy, doanh nghiệp trả tiền phải lập theo đúng mẫu, đủ liên theo quy định. Nếu lệnh chi dưới dạng chứng từ điện tử phải đáp ứng các chuẩn dữ liệu do ngân hàng phục vụ doanh nghiệp trả tiền quy định và phải thực hiện theo đúng quy định tại quy chế lập, sử dụng, kiểm soát, bảo quản lưu giữ chứng từ điện tử của ngân hàng, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

3. Thanh toán bằng nhờ thu hoặc uỷ nhiệm thu (Sau đây gọi là uỷ nhiệm thu)

Doanh nghiệp thụ hưởng lập uỷ nhiệm thu kèm hóa đơn, chứng từ giao hàng, cung ứng dịch vụ nộp vào ngân hàng phục vụ mình hoặc ngân hàng phục vụ người trả tiền, nhờ thu hộ tiền.

Khi sử dụng hình thức thanh toán uỷ nhiệm thu, doanh nghiệp lưu ý: Uỷ nhiệm thu là hình thức thanh toán đơn giản, thuận tiện. Các doanh nghiệp muốn sử dụng uỷ nhiệm thu, cần thỏa thuận những điều kiện thanh toán cụ thể trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, trong thời gian không quá một ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được uỷ nhiệm thu do ngân hàng phục vụ doanh nghiệp thụ hưởng gửi đến, ngân hàng phục vụ đơn vị trả tiền sẽ hoàn tất việc trích tài khoản của đơn vị trả tiền, nếu tài khoản có tiền, hoặc báo cáo cho doanh nghiệp thụ hưởng biết, nếu trên tài khoản của đơn vị chi trả không đủ tiền để thanh toán. Vì vậy uỷ nhiệm thu có thể xảy ra chậm trả.

4. thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Thẻ ngân hàng do ngân hàng phát hành và bán cho doanh nghiệp sử dụng thẻ. Thẻ dùng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, các khoản thanh toán khác hoặc rút tiền mặt tại các máy ATM. 

Có nhiều loại thẻ ngân hàng: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ ATM. Muốn sử dụng thẻ, doanh nghiệp phải có những điều kiện do ngân hàng quy định.

Thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán tiên tiến, có độ an toàn cao, thanh toán nhanh, thuận tiện, thủ tục cấp thẻ dễ dàng, có nhiều loại để doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

5. Dịch vụ thanh toán khác

5.1. Dịch vụ quản lý vốn tập trung

Nguồn vốn từ các tài khoản vãng lai của các thành viên (trực thuộc hoặc phụ thuộc) gửi tại các chi nhánh của ngân hàng, khi cần thiết sẽ điều chuyển về tài khoản trung tâm của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Mục đích của dịch vụ này là để doanh nghiệp có nhiều tài khoản hoạt động trên các địa bàn, nhưng có khả năng tập trung vốn về một tài khản chính, để tránh lãng phí, nâng cao năng lực điều hành.

5.2. Dịch vụ chuyển tiền tự động

Đối với những khoản chuyển tiền nhiều lần, cùng một địa chỉ, với cùng một số tiền, để giảm bớt thời gian, chi phí, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền tự động này, theo đó định kỳ ngân hàng sẽ tự động trích tài khoản thanh toán của doanh nghiệp để chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của doanh nghiệp.

5.3. Dịch vụ trả gốc và lãi tiền vay tự động

Dịch vụ này giúp doanh nghiệp không mất thời gian mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng cam kết khi vay vốn tại ngân hàng. Muốn thực hiện dịch vụ này, doanh nghiệp phải đăng ký với ngân hàng. Đến kỳ hạn, ngân hàng sẽ tự động thu tiền từ hợp đồng tín dụng theo thỏa thuận.

5.4. Dịch vụ trả lương tự động cho CBCNV

Ngân hàng sẽ mở cho CBCNV và cung cấp mã cho khách hàng. Doanh nghiệp thông báo đánh sách bộ được trả lương và số tiền được trả. Ngân hàng sẽ trích tài khoản của doanh nghiệp để trả lương cho từng CBCNV theo định kỳ do hai bên thỏa thuận. Khi có sự thay đổi, doanh nghiệp sẽ thông báo cho ngân hàng để điều chỉnh kịp thời.

Dịch vụ này giúp doanh nghiệp giảm được chi phí quản lý tiền mặt, an toàn và tiết kiệm được nguồn nhân lực. Mặt khác tạo điều kiện CBCNV tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

5.5. Dịch vụ ngân hàng điện tử

Dựa trên cơ sở công nghệ thông tin, thanh toán hiện đại, ngân hàng có khả năng cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin tức thời 24/24h. Doanh nghiệp cần có 1 máy vi tính, 1 môdem có thể truy cập các thông tin sau:

- Xem tỷ giá, biểu phí, lãi suất;

- Số dư tài khoản tiền gửi, tiền vay… của doanh nghiệp và các thành viên theo yêu cầu;

- Các phát sinh Nợ - Có trong ngày;

- Lấy sáo kê tài khoản theo yêu cầu;

- Thư điện tử 2 chiều…

Sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp không phải đến ngân hàng để giao dịch, không phụ thuộc vào thời gian giao dịch tại ngân hàng, kiểm soát được thông tin tức thời, mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp.

5.6. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (ONLINE)

Doanh nghiệp có thể gửi tiền ở một nơi nhưng thực hiện giao dịch với tất cả các chi nhánh trong cùng hệ thống trên toàn quốc. Các giao dịch của doanh nghiệp không phụ thuộc vào nơi mở tài khoản giao dịch lần đầu. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này trong tất cả các lĩnh vực hoạt động: Tiền gửi thanh toán; tiền gửi tiết kiệm, tiền vay, tiền đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi…

IV. Thanh toán xuất, nhập khẩu

1. Một số vấn đề chung về thanh toán xuất, nhập khẩu

1.1. Chứng từ (Documents)

Chứng từ trong thanh toán xuất, nhập khẩu là các văn xác nhận việc thực hiện các cam kết được ghi trong hợp đồng ngoại thương. Chứng từ là cơ sở cho việc thanh toán. Có nhiều loại chứng từ, mỗi loại có một chức năng nhất định và xác nhận một nội dung cụ thể.

Các chứng từ này bao gồm: Hoá đơn thương mại, vận tải đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm định, bảng kê chi tiết đóng gói; hối phiếu… các chứng từ này phải hoàn hảo, đảm bảo tính chính xác, chân thật, không mâu thuẫn nhau.

1.2. Điều khoản thanh toán

Đây là điều khoản rất quan trọng trong hợp đồng xuất, nhập khẩu, nó thể hiện ý chí của doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu trong việc thực hiện khâu cuối cùng của giao dịch thương mại và gắn chặt với lợi ích kinh tế của các bên, nên được các bên đặc biệt chú trọng.

Những nội dung thuộc về điều khoản thanh toán hàng hóa xuất, nhập khẩu thường bao gồm: Thoả thuận về đồng tiền tính toán và thanh toán, địa điểm thanh toán, thời gian thanh toán và thoả thuận về hình thức thanh toán. Tất cả những nội dung này, khi thỏa thuận doanh nghiệp cần chú ý đến một số điểm sau:

+ Tính chất của hàng hóa giao dịch;

+ Năng lực tài chính của chủ thể thanh toán;

+ Mức độ tín nhiệm trong quan hệ giữa doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu; 

+ Chiến lược xúc tiến thương mại ở từng nước.

2. Hình thức thanh toán xuất, nhập khẩu chủ yếu

2.1. Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C: letter of credit)

L/C là một cam kết trả tiền do ngân hàng phát hành mở theo chỉ thị của doanh nghiệp nhập khẩu để trả một số tiền cho doanh nghiệp xuất khẩu với điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu phải thực hiệu đẩy đủ những quy định trọng L/C.

Khi thanh toán bằng L/C các bên xuất, nhập khẩu phải thoả thuận với nhau về việc sử dụng "Bản quy tắc và cách thực hành thống nhất về thư tín dụng - Viết tắt UCP" do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) ban hành để dẫn chiếu trong L/C. UCP đã được phát hành và chỉnh sửa nhiều lần, hiện nay mang số hiệu UCP N0 500. UCP được xem như cẩm nang không chỉ đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu mà còn đối với cả ngân hàng khi thực hiện các giao dịch thương mại và thanh toán.

Khi doanh nghiệp sử dụng hình thức thanh toán L/C cần lưu ý một số vấn đề sau:

- UCP là loại văn bản mang tính pháp lý tuỳ ý, không mang tính bắt buộc.                               Tính bắt buộc chỉ thể hiện khi các bên liên quan áp dụng nó và dẫn chiếu vào L/C. Các biện pháp áp dụng UCP không có nghĩa là phải tuân thủ các nội dung quy định trong UCP, mà có thể có thoả thuận khác, nhưng không trái với luật lệ và tập quán quốc gia của 2 nước và trong L/C cũng phải dẫn chiếu những khác biệt đó thì mới có hiệu lực pháp  lý thực hiện.

- L/C được mở trên cơ sở hợp đồng ngoại thương, nhưng khi đã được mở thì L/C lại độc lập với hợp đồng và trở thành bản cam kết trả tiền của ngân hàng.

- Thời hạn hiệu lực của L/C là thời hạn mà L/C có giá trị hiệu lực pháp lý thực hiện, được tính từ ngày mở L/C đến ngày L/C hết hiệu lực. Ngày hết hiệu lực của L/C phải sau ngày giao hàng hóa khoảng thời gian hợp lý. Trong khoảng thời gian hiệu lực của L/C, ngân hàng phải thực hiện cam kết trả tiền cho doanh nghiệp xuất khẩu khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những nội dung ghi trong L/C.

+ Nếu trong hợp đồng ngoại thương quy định trả tiền ngay thì thời hạn trả tiền nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C.

+ Nếu là trả tiền sau thì doanh nghiệp nhập khẩu phải ký chấp nhận trả tiền trên tờ hối phiếu có kỳ hạn trong thời hạn hiệu lực của L/C. Vì vậy thời hạn trả tiền của L/C có thể nằm trong hoặc ngoài thời hạn hiệu lực của L/C.

- Thời hạn giao hàn là thời hạn quy định doanh nghiệp xuất khẩu phải giao hàng cho tổ chức vận tải để chuyển tới địa điểm nhận hàng. Ngày giao hàng phải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C, không được trùng với ngày L/C hết hạn hiệu lực.

- Đối với doanh nghiệp xuất khẩu sau khi giao hàng, có thể sử dụng L/C như một phương thức tài trợ dưới hình thức chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu L/C.

Sau khi giao hàng, doanh nghiệp xuất khẩu cần hoàn tất bộ chứng từ để làm cơ sở cho việc thanh toán. Những sơ suất nhỏ trên chứng từ cũng có thể bị ngân hàng từ chối thanh toán. Vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu phải nắm chắc những yêu cầu trong việc lập và kiểm tra chứng từ.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu có thể nhận được hàng hóa theo quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương và những chỉ thị trong L/C nhưng doanh nghiệp nhập khẩu có thể gặp rủi ro nếu doanh nghiệp xuất khẩu có hành vi lừa đảo trong việc giao hàng, do trả tiền chỉ dựa vào chứng từ thanh toán. Quy trình thanh toán L/C rất phức tạp, nên DNNK phải trả tiền phí cao hơn các hình thức thanh toán khác, sẽ gây tốn kém cho doanh nghiệp.

2.2. Thanh toán uỷ thác thu (collection)

Uỷ thác thu là hình thức thanh toán mà doanh nghiệp xuất khẩu sau khi giao hàng cho doanh nghiệp nghiệp nhập khẩu, lập giấy uỷ nhiệm thu nhờ ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở doanh nghiệp nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu do doanh nghiệp xuất khẩu ký phát.

Khi thực hiện thanh toán nhờ thu, các bên tham gia thường vận dụng bản quy tắc thống nhất về nhờ thu chứng từ thương mại (the urniform Rules for collection - viết tắt URC) do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành. Đây là văn bản pháp lý điều chỉnh các quan hệ pháp lý giữa các bên tham gia thanh toán nhờ thu.

Thanh toán nhờ thu, doanh nghiệp cần chú ý:

- Trong thực tiễn thương mại quốc tế, uỷ thác thu được chia làm 2 loại: Uỷ thác thu trơn (Clean Bill Collection) và uỷ thác thu kèm chứng từ (documetary collection), nhưng uỷ thác thu kèm chứng từ được sử dụng phổ biến hơn. Tuỳ theo thời gian thanh toán, ủy thác thu kèm chứng từ có thể là trả tiền trao chứng từ (Documents agaist payment - D/P) hay trả sau - chấp nhận trả tiền trao chứng từ (Documents agaist acceptance - D/A).

- Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu:

+ Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động khởi xướng việc thanh toán, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu có thể gặp rủi ro ngay cả khi thực hiện tốt các quy định mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng, do doanh nghiệp nhập khẩu dùng thủ đoạn từ chối thanh toán bất hợp lý.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu trả tiền hoặc ký chấp nhận trả tiền trên hối phiếu hoàn toàn chủ động sau khi đã kiểm tra bộ chứng từ hàng hóa. Nhưng do doanh nghiệp nhập khẩu không được kiểm tra trực tiếp hàng hóa thực nhận nếu doanh nghiệp xuất khẩu có hành vi gian dối, lừa đảo thì doanh nghiệp nhập khẩu có thể không nhận được hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận.

- Hình thức uỷ thác thu ngân hàng chỉ đóng vai trò thu hộ tiền, không có trách nhiệm nếu doanh nghiệp nhập khẩu không trả tiền hoặc trả không đầy đủ cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Vì vậy trong thanh toán xuất nhập khẩu, hình thức thanh toán uỷ thác thu thường được sử dụng khi doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu tin tưởng lẫn nhau.

2.3. Hình thức thanh toán chuyển tiền (Remitance)

Thanh toán chuyển tiền là hình thức mà người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng thông qua ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh ở nước ngoài chuyển trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng.

Chuyển tiền là hình thức thanh toán có thủ tục đơn giản; nó được sử dụng chủ yếu trong thanh toán phi mậu dịch.

2.4. Thanh toán qua biên giới

Thanh toán biên giới là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh từ các quan hệ kinh tế, thương mại và mối quan hệ khác giữa các chủ thể ở khu vực biên giới hai nước theo các quy định của chính phủ hai nước có chung đường biên giới.

- Đặc điểm của thanh toán biên giới:

+ Thanh toán biên giới gắn liền với hd buôn bán qua biên giới;

+ Chủ thể tham gia thanh toán biên giới thuộc hai quốc gia có chung đường biên giới, trong đó khu vực biên giới nước láng giềng có hoàn cảnh, văn hóa xã hội, tập quán sinh sống gần giống nhau hoặc tương tự nhau;

+ Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thanh toán biên giới chủ yếu là bản tệ của nước có chung đường biên giới, trong đó đồng tiền của nước có vị thế kinh tế cao hơn sẽ được sử dụng thông dụng hơn;

+ Ngôn ngữ sử dụng trong thanh toán biên giới là ngôn ngữ của hai nước có chung biên giới hoặc theo thỏa thuận của hai bên;

+ Phương thức giao dịch trực tiếp và thông qua mang viễn thông quốc tế SWIFT.

- Thanh toán biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới:

+ Thanh toán giữa Việt Nam với Trung Quốc:

Để thực hiện dịch vụ thanh toán biên giới cho khách hàng, các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa ước ngân hàng đại lý với nhau, nghĩa là ngân hàng thương mại ở 2 nước sẽ trực tiếp thực hiện thu hộ, chi hộ các khoản tiền về hàng hóa xuất nhập khẩu phát sinh giữa các doanh nghiệp và cá nhân của 2 nước ở các khu vực kinh tế cửa khẩu.

Khi phát sinh nhu cầu thanh toán, doanh nghiệp phải xuất trình hợp đồng kinh tế, giấy uỷ nhiệm thanh toán cho ngân hàng, các chứng từ thanh toán ghi đầy đủ chính xác vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Trung mới được chấp nhận thanh toán.

+ Thanh toán giữa Việt Nam và Lào: Đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Lào phải mở tài khoản bằng đồng Việt Nam (VND) và kíp Lào (LAK) tại các NHTM mà doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán hoặc tại ngân hàng liên doanh Việt - Lào tại Việt Nam. Việc mở tài khoản giao dịch bằng VND và ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cấp giấy phép.

+ Thanh toán giữa Việt Nam và Cămpuchia: Thanh toán giữa Việt Nam và Cămpuchia được thực hiện theo Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 5/1/2004 về việc thanh toán mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Cămpuchia.

Chương III

Bảo lãnh ngân hàng và sử dụng công cụ

Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động

xuất, nhập khẩu

I. Bảo lãnh ngân hàng

1. Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng

- Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của ngân hàng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (nên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và và hoàn trả nợ cho ngân hàng số tiền đã được trả thay.

- Đặc điểm của Bảo lãnh ngân hàng:

+ Là mối quan hệ nhiều bên  phụ thuộc lẫn nhau;

+ Bảo lãnh có tính độc lập so với hợp đồng;

+ Tính phù hợp của bảo lãnh.

2. Các loại bảo lãnh ngân hàng doanh nghiệp thường sử dụng.

2.1. Các loại bảo lãnh ngân hàng

Hiện nay doanh nghiệp thường sử dụng các loại bảo lãnh: Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán; bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh sản phẩm; đồng bảo lãnh….

Mỗi loại bảo lãnh này có đặc điểm riêng, khi sử dụng, doanh nghiệp cần phải lựa chọn hình thức bảo lãnh cho phù hợp với từng giao dịch.

2.2. Qui trình thực hiện dịch vụ bảo lãnh:


(1). Gửi đơn đề nghị bảo lãnh (Theo mẫu);

(2) Ký hợp đồng bảo lãnh (Theo mẫu), phát hành thư bảo lãnh cho bên phụ hưởng bảo lãnh;

(3) Bên phụ thưởng thực hiện hợp đồng giao dịch với bên được bảo lãnh;

(4) Vi phạm hợp đồng

(5) Ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho bên thụ hưởng bảo lãnh.

2.3. Một số chú ý khi doanh nghiệp sử dụng hình thức bảo lãnh ngân hàng.

2.3.1. Hình thức bảo lãnh

- Phát hành thư bảo lãnh (L/C): Letter of guarantee) theo yêu cầu của doanh nghiệp;

- Xác nhận bảo lãnh;

- Ký xác nhận bảo lãnh trên hối phiếu.

2.3.2. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh

- Căn cứ để xác định thời hạn bảo lãnh;

- Thời hạn bắt đầu có hiệu lực bảo lãnh: Thông thường là ngày phát hành, hoặc một ngày xác định cụ thể, hoặc ngày bắt đầu có hiệu lực gắn với một sự kiện;

- Ngày hết hiệu lực bảo lãnh.

2.3.3. Số tiền bảo lãnh

Số tiền bảo lãnh được xác định dựa vào giá trị hợp đồng gốc và bản chất của giao dịch.

2.3.4. Phí bảo lãnh

- Căn cứ vào việc có đảm bảo hay không có đảm bảo; phải ký gửi hay không phải ký gửi để thoả thuận mức phí bảo lãnh;

Theo qui định hiện hành, phí bảo lãnh tối đa là 2% năm;

2.3.5. Bảo đảm cho bảo lãnh có thể thực hiện dưới các dạng sau:

- Ký quĩ bằng tiền trên tài khoản;

- Cầm cố tài sản hoặc giấy tờ có giá;

- Thế chấp bất động sản;

- Các biện pháp đảm bảo khác theo quy định của pháp luật.

2.3.6. Ngân hàng bảo lãnh trả tiền và giải toả bảo lãnh

- Ngân hàng trả tiền căn cứ vào ngày nhận được văn bản yêu cầu đòi tiền, ngân hàng không chịu trách nhiệm về mọi sự chậm trễ:

+ Thời hạn đòi tiền phải phù hợp với nội dung hợp đồng bảo lãnh;

+ Mọi sửa đổi bảo lãnh đều phải có văn bản chấp thuận của người hưởng;

+ Khi hết hạn hiệu lực bảo lãnh, mọi sửa đổi đều không thể thực hiện.

- Về việc đòi tiền ngân hàng theo bảo lãnh:

Người hưởng phải xuất trình như bảo lãnh gốc:

+ Đòi tiền bằng văn bản, không chấp thuận mọi hình thức khác;

+ Đòi tiền trước ngày hết hạn hiệu lực. Không chuyển nhượng quyền đòi tiền cho chủ thể khác nếu không có sự đồng ý của ngân hàng.

- Ngân hàng bảo lãnh giải tỏa bảo lãnh khi có văn bản đồng ý giải toả của người hưởng bảo lãnh hoặc sau 5 ngày kể từ ngày hết hiệu lực bảo lãnh.

Doanh nghiệp cần lưu ý giải toả bảo lãnh trong các trường hợp: Bảo lãnh dự thầu; bảo lãnh thực hiện hợp đồng; bảo lãnh bảo hành. Các sửa đổi tăng giá trị, gia hạn bảo lãnh hoặc huỷ bảo lãnh… doanh nghiệp đều phải nộp phí.

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sử dụng bảo lãnh ngân hàng

3.1. Doanh nghiệp có quyền

- Yêu cầu ngân hàng thực hiện đúng cam kết với bên nhận bảo lãnh và thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh.

- Khởi kiện ngân hàng nếu ngân hàng vi phạm hợp đồng bảo lãnh.

- Có thể chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho bên khác có đủ điều kiện quy định nếu được bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh chấp thuận bằng văn bản.

3.2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực tài liệu, báo cáo có liên quan đến giao dịch bảo lãnh theo yêu cầu của ngân hàng bảo lãnh.

- Trả phí bảo lãnh và các loại phí khác có liên quan cho ngân hàng bảo lãnh.

- Nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng bảo lãnh số tiền đã trả thay để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp bao gồm cả gốc, lãi và các chi phí trực tiếp phát sinh từ việc thực hiện bảo lãnh.

- Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng bảo lãnh.

II. Phòng ngừa rủi ro trong hd xuất, nhập khẩu

1. Sự cần thiết sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro ngoại hối

Rủi ro ngoại hối là sự không chắc chắn về giá trị của một khoản thu nhập do có sự biến động của tỷ giá hối đoái. Bất kỳ hoạt kinh doanh nào có liên quan đến tỷ giá hối đoái đều có nguy cơ rủi ro ngoại hối. Vì vậy phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong hoạt động xuất, nhập khẩu là rất cần thiết.

2. Các công cụ phòng ngừa rủi ro ngoại hối

2.1. Giao dịch có kỳ hạn - Forward

Giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn là giao dịch trong đó hai bên cam kết mua, bán một số lượng ngoại tệ theo tỷ giá xác định sau một thời gian thỏa thuận kể từ ngày ký kết giao dịch.

Trong giao dịch kỳ hạn, mọi điều kiện mua bán đã được thỏa thuận, tỷ giá sử dụng trong giao dịch là tỷ giá kỳ hạn. Tỷ giá này được xác định trên cơ sở tỷ giá giao ngay và chênh lệch lãi suất của 2 đồng tiền.

2.2. Giao dịch hoán đổi - Swap

Giao dịch hoán đổi dùng để hoán đổi lãi suất và hoán đổi ngoại hối. Doanh nghiệp thực hiện hoán đổi lãi suất nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro biến động lãi suất trên thị trườn.

Hoán đổi ngoại hối bao gồm đồng thời cả 2 giao dịch: Giao dịch mua và giao dịch bán với cùng một đồng tiền với kỳ hạn của 2 giao dịch là khác nhau, tỷ giá của 2 giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Giao dịch hoán đổi được thực hiện theo một trong hai hình thứ:

+ Kết hợp một giao dịch ngay và một giao dịch có kỳ hạn (Spot - Forward swap); 

+ Kết hợp 2 giao dịch có kỳ hạn, nhưng có ngày giá trị khác nhau (Forward - Forward swap).

Thực chất của giao dịch này là doanh nghiệp bán cam kết sẽ mua lại chính lượng ngoại tệ đã thỏa thuận bán sau một thời gian nhất định với tỷ giá được xác định tại thời điểm thỏa thuận mua, bán.

2.3. Giao dịch quyền chọn - Otion

Giao dịch quyền lựa chọn cho phép doanh nghiệp có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ với tỷ giá ấn định vào thời hạn quy định.

- Quyền cọn mua, quyền chọn bán:

+ Một hợp đồng quyền chọn cho phép doanh nghiệp mua có quyền mua một số lượng ngoại tệ theo những điều kiện của quyền chọn gọi là quyền chọn mua.

+ Một hợp đồng quyền chọn cho phép doanh nghiệp có quyền bán một số lượng ngoại tệ với những điều kiện quy định trước gọi là quyền chọn bán.

Để có quyền chọn mua hoặc bán, doanh nghiệp phải nộp phí - gọi là phí quyền. Phí quyền thông thường phải trả ngay khi ký hợp đồng.

Doanh nghiệp thực hiện quyền mua, bán phụ thuộc vào sự biến động của tỷ giá hiện hành so với tỷ giá ấn định trên cho hợp đồng. Khi tỷ giá trên thị trường > tỷ giá ấn định trên hợp đồng gọi là: Được giá quyền chọn - ITM (In the money). Doanh nghiệp sẽ thực hiện quyền mua ngoại tệ và có lãi, và ngược lại gọi là giảm giá quyền chọn OTM (out the money). Khi tỷ giá trên thị trường = tỷ giá ấn định, gọi là ngang giá quyền chọn - ATM: (At the money).

      2.4. Giao dịch tương lai - Future

Giao dịch tương lai là một thỏa thuận mua bán một số lượng ngoại tệ cố định theo tỷ giá ấn định vào ngày ký hợp đồng.

Giao dịch tương lai được chuẩn hóa và được thực hiện trong Sở giao dịch. Để tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch tương lai thì giá trị hợp đồng được yếu sao cho dola Mỹ (USD) là đồng tiền định giá và các loại ngoại tệ khác đóng vai trò đồng tiền yết giá.

Để ký kết hợp đồng tương lai, điều bắt buộc đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu phải có một khoản tiền ký quỹ. Khản ký quỹ ban đầu thường bằng 4% giá trị của hợp đồng. Khoản ký quỹ này được duy trì trên tài khoản tại Sở giao dịch để đảm bảo khả năng thanh toán cho các bên cuối mỗi ngày. Lời hay lỗ mà các bên tham gia được hưởng hay phải chịu được trích từ tài khoản ký quỹ này.

Như vậy giao dịch tương lai không những phòng ngừa được phần lớn rủi ro tỷ giá mà còn hạn chế rủi ro do mất khả năng thanh toán của các bên.

3. Một số chú ý khi doanh nghiệp sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro ngoại hối

Các công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái rất khác nhau, không có công cụ nào tỏ ra trọn vẹn, ngay cả quyền chọn cho là công cụ phòng ngừa rủi ro hiện đại nhất cũng có hạn chế ở chỗ: doanh nghiệp muốn có quyền mua hoặc quyền bán đều phải trả phí quyền, nhưng đôi khi hông thực hiện quyền vì lúc dó hợp đồng không sinh lời. Hoặc giao dịch kỳ hạn dựa trên cơ sở hợp đồng mang tính bắt buộc phải thực hiện, vì vậy đôi khi doanh nghiệp mất cơ hội kiếm lời từ sự biến động tỷ giá.

Như vậy mỗi công cụ đều có ưu điểm hạn chế nhất định, việc sử dụng công cụ nào tuỳ thuộc vào điều kiện kinh doanh, sự phát triển của thị trường ngoại hối, mức độ am hiểu từng công cụ cũng như trình phân tích và quyết đoán của doanh nghiệp./.
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� ( NĐ số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.


( QĐ 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực thi NĐ64.





( Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán - sau đây xin gọi chung là ngân hàng.


� NĐ số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về cung ứng và sử dụng séc.


thị trường số 05/2004/thị trường-NHNN hướng dẫn Nghị định số 159.
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